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  Câu I: 1. a) (CH3)4C
b) CH3(CH2)2CH3
c) (CH3)2CHCH(CH3)2

Neopentan

n-hexan


2,3-®imetylbutan


d) CH3(CH2)3CH2OH

e) (CH3)2C(OH)CH2CH3

1-pentanol-




2-metyl-2-butanol

Sắp xếp thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi

(CH3)4C < (CH3)2CHCH(CH3)2 < CH3(CH2)4CH3 < (CH3)C(OH)CH2CH3 < CH3(CH2)3CH2OH

Giải thích:

Nhiệt độ sôi liên quan đến: liên kết hiđro, phân tử khối và điện tích bề mặt, và momen lưỡng cực. Ngoài neopentan, 4 chất còn lại có phân tử khối gần giống nhau. Neopentan nhẹ nhất, có cấu trúc khối cầu và lực hút Van de Van bé nhất. Neopentan có nhiệt độ sôi thấp nhất.

n-Hexan và 2,3-đimetylbutan không có liên kết hiđro vì vậy chúng sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn tiếp theo, 2,3-đimetylbutan có độ phân nhánh lớn hơn (và có điện tích bề mặt bé hơn) n-Hexan nhỏ hơn các chất khác.

Hai hợp chất còn lại có liên kết hiđro và 1 pentanol có điện tích lớn 

hơn, có lực hút Van de Van lớn hơn nên có nhiệt độ sôi cao nhất. Vậy chúng ta có thứ tự sau: Neopentan < 2,3-đimetylbutan < n-Hexan < 2-metyl-2-butanol < 1-pentanol.

2.Các phản ứng dưới đây thuộc loại phản ứng nào?

a) CH3CH2OH   CrO3, Piridin   CH3CH=O   H2CrO4    CH3COOH

               (1)                                  (2)

            oxi hoá


oxi hoá

b) CH4          CH3OH
  H-COOH
          H-CH=O             H2CO3
        (1)                  (2)                       (3)                      (4)

          oxi hoá
         oxi hoá 
            khử
               oxi hoá

c) CH3CH2OH   LiAlH2   CH3CH3

   TiCl4

    Khử

d)            -CH=O
H+,CH3OH
        

-CH(OCH3)2 + H2O

e)
+ Br2 


-Br






-Br

f)
+ HBr
oxi hoá







-Br



phản ứng khác oxi hoá-khử

  Câu II:

1.Các phương trình phản ứng tạo thành A, B, C, D, M, N

a) Br-CH2-CH2-CH2-CH=O + NaOH   to   HO-CH2-CH2-CH2-CH=O + NaBr

b) Br-CH2-CH2-CH2-COOH + 2NaOH  to   HOCH2-CH2-CH2-COONa + NaBr + H2O







(HCl





HOCH2-CH2-CH2-COOH + NaCl







H+, to   (C)








  (D)

c) HOCH2(CHOH)4CH=O + HOBr ( HOCH2(CHOH)4COOH + HBr








H+,to

(M)






HO-CH2-CH-

(N)







     OH

2.Điều chế 1,3,5 triaminobenzen từ toluen

CH3


 


CH3

+3HONO2  H2SO4   O2N-

-NO2






  NO2
             CH3



           COOH

O2N-
-NO2     [O]
O2N-

NO2
             NO2



           NO2
             COOH

O2N-
-NO2     to      O2N-
   -NO2 + CO2(
             NO2



      NO2

O2N-
-NO2 + 12H   HCl.Fe   H2N-

-NH2 + 3H2O

              NO2

                                          NH2
  Câu III:

1.(chưa vẽ)


(( và (-)


((- và (-)

2.         CH2OH


CH2OH

CH2OH

CH2OH

  H                OH
    H             OH        HO             H            H            OH

HO                H       HO             H
   HO             H         HO            H

  H                OH        H             OH           H             OH      HO            H

  H                OH        H             OH           H             OH         H            OH

           CH2OH


CH2OH

CH2OH

CH2OH

        (Từ B)



      (Từ C)



(Từ D)

3.

Câu IV:

1. a)

1,2,4,5-Tetra-

Natri 2,4,5-tri-
Natri2,4,5-tri-
  Axit2,4,5-triclo-

Clobenzen

Clophenolat

Clophenoxiaxetat
  Phenoxiaxetic

(1) Cơ chế thế nucleophin ở nhân thơm

(2) Cơ chế thế nucleophin ở nguyên tử cácbon no

b)

2.a)2,3-§ibrom-3-metylpetan


BrC2H5
                 CH3CHCCH3


Br

Có 2 nguyên tử C* ( Có 2 đôi đối quang

(vòng chưa đánh)
b) Khi chế hoá 2,4-đibrom-2-metylpentan với kẽm có thể xảy ra sự tách loại halogen dẫn đến sự tạo thành vòng xiclopropan (tách loại ()


          Br5
CH3             CH2       





CH2
            CH                   C      CH3




CH3




     ( ZnBr2 + CH3-CH-C

            Br                              CH3




CH3
            Zn

  Câu V:

1.Học sinh đó làm như vậy là sai vì khi cho KMnO4 đặc vào để oxi hoá benzen đehit thì tác nhân oxi hoá này cũng oxi hoá nối đôi của axit xinamic tạo ra một diol, ta sẽ không thu được sản phẩm mong muốn.

Muốn loại benzanđehit dư ta phải kiềm hoá hỗn hợp phản ứng rồi thực hiện quá trình cất lôi cuốn hơi nước, benzanđehit sẽ được cất ra. Muối xinamat còn lại trong dd sẽ được axit hoá đến môi trường axit, lúc đó axit xinamic sẽ kết tủa, lọc và thu sản phẩm.

2. 1)Sản phẩm sinh ra ngoài CH2=CH2, còn CO2, SO2 ... (do H2SO4 đặc nóng oxi hoá chất hữu cơ) và C2H5OH bị cuốn theo. Dung dịch NaOH phản ứng với CO2, SO2: 

2NaOH + SO2 ( Na2SO3 + H2O

2NaoH + CO2 ( Na2CO3 + H2O

C2H5OH tan một phần trong dd NaoH loãng

Etilen đi ra sạch hơn.

2)Nước trong chậu chuyển thành mầu hồng đỏ, do CH3NH2 (tan vào nước và phản ứng với nước) có tính bazơ.

· Nước phun ngược lên bình cầu (thành tia), do CH3NH2 tan rất tốt trong nước, làm giảm áp suất trong bình.
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